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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Nghiên cứu trường hợp đánh giá cải thiện điều kiện 
lao động theo chương trình WISH tại làng nghề tái chế 
nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định
Đỗ Minh Sinh, Vũ Thị Thúy Mai

Tóm tắt: Điều kiện lao động đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người lao 
động, tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy điều kiện lao động tại các làng nghề đang tiềm ẩn nhiều 
yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe người lao động. Mục tiêu của nghiên cứu này 
là đánh giá cải thiện điều kiện lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định. Nghiên 
cứu can thiệp cộng đồng không có nhóm chứng được triển khai từ 2015-2016 trên 20 hộ gia đình 
sản xuất tái chế nhôm tại làng Bình Yên tỉnh Nam Định. Chương trình WISH được sử dụng để can 
thiệp cải thiện điều kiện lao động. Phương pháp quan sát hiện trường bằng bảng kiểm được áp 
dụng để theo dõi sự thay đổi. Kết quả cho thấy sau 12 tháng can thiệp tỷ lệ thực hiện cải thiện điều 
kiện lao động thành công đạt 69,8%. Trong đó cao nhất là nhóm môi trường lao động đạt 75,7%, 
thấp nhất là nhóm thiết kế nơi làm việc cũng đạt 58,8%. Cần triển khai chương trình WISH trên quy 
mô rộng hơn đồng thời nghiên cứu đánh giá sự thay đổi các chỉ số sức khỏe của người lao động.

Từ khóa: làng nghề, tái chế kim loại, người lao động, điều kiện lao động.

A Case Study to review working condition improvement 
in WISH Program for Binh Yen Aluminium Recycling 
Village, Nam Dinh Province
Do Minh Sinh, Vu Thi Thuy Mai

Abstract: Working conditions play an important role in ensuring workers’ safety. However, the 
current situation shows that working conditions in craft villages have many potential risk factors. 
This study aimed to review working condition improvement in Binh Yen Aluminum Recycling Village, 
Nam Dinh Province. Community-based intervention trial was conducted from 2015 to 2016 on 20 
aluminum recycling households in Binh Yen village, Nam Dinh province. The WISH program was 
applied to improve working conditions. Field observation was used to monitor change. The results 
show that after 12 months of intervention, working condition improvement successful rate reached 
69.8%. The highest improvement rate was found with the working environment group - 75.7%, while 
lowest one was found with the design of working place group - 58.8%. The WISH program should 
be expanded on a broader scale, as well as to assess changes in the health indicators of workers.
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Tác giả:

Khoa Y tế công cộng - Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

1. Đặt vấn đề

Điều kiện lao động (ĐKLĐ) đóng vai trò cốt 
lõi trong hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm 
bảo an toàn cho người lao động và là tiền đề 
cho sự phát triển của xã hội. Mặc dù có tầm 
quan trọng như vậy, tuy nhiên thực trạng hiện 
nay cho thấy việc đảm bảo điều kiện an toàn lao 
động tại các cơ sở tái chế kim loại chưa được 
thực hiện tốt đặc biệt là ở các quốc gia kém và 
đang phát triển. Người lao động (NLĐ) thường 
xuyên phải làm việc trong điều kiện bất lợi và 
phơi nhiễm với nhiều yếu tố tác hại nghề nghiệp 
như thiếu ánh sáng, tiếng ồn lớn, nhiều bụi và 
hơi khí độc, gánh nặng lao động và gánh nặng 
tư thế lao động lớn [2], [12]. Báo cáo tại làng 
nghề Phù Ủng cho thấy tỷ lệ mẫu đo vi khí hậu 
vượt tiêu chuẩn là 53,7% [4], số mẫu đo tiếng 
ồn vượt tiêu chuẩn tại làng Đại Bái là 90,9% [6], 
hàm lượng bụi toàn phần tại làng Tống Xá vượt 
tiêu chuẩn từ 1,1-4,6 lần [3]. Bên cạnh đó người 
lao động cũng phải làm việc với các loại máy và 
thiết bị không an toàn như các bộ phận truyền 
động không được che chắn hoặc không được 
bảo dưỡng định kỳ [2]. Hậu quả của vấn đề này 
là làm gia tăng nguy cơ gây tai nạn thương tích 
và bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

Để khắc phục được tình trạng trên thì việc cải 
thiện điều kiện lao động là việc làm bức thiết. 
Cho đến nay đã có nhiều giải pháp cải thiện điều 
kiện lao động được nghiên cứu và áp dụng vào 
thực tế. Kết quả áp dụng các giải pháp này tại các 

làng nghề đã mang lại hiệu quả tích cực trong việc 
cải điều kiện lao động, đồng thời nâng cao nhận 
thức của người lao động về an toàn - vệ sinh lao 
động qua đó góp phần đảm bảo an toàn và nâng 
cao sức khỏe người lao động. Tại Việt Nam hiện 
nay đã có một số nghiên cứu áp dụng các chương 
trình cải thiện điều lao động vào các làng nghề 
như phương pháp WISE (work improvement in 
small enterprises), WIND (Work improvement 
in neighbourhood development). Tuy nhiên các 
phương pháp này hoặc chỉ phù hợp với làng nghề 
có quy mô sản xuất theo dạng doanh nghiệp vừa 
và nhỏ hoặc không phù hợp với nhóm làng nghề 
sản xuất tái chế kim loại. 

Mục đích của nghiên cứu này là áp dụng chương 
trình Work Improvement for Safe Home (WISH) 
để cải thiện điều kiện lao động tại các hộ gia 
đình sản xuất tái chế nhôm tại làng Bình Yên 
tỉnh Nam Định (một làng nghề tái chế kim loại 
sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ, không tập trung). 
Chương trình “Cải thiện điều kiện lao động tại 
hộ gia định - WISH” được ILO giới thiệu từ năm 
2006 và đã được dịch ra tiếng Việt từ năm 2010 
bởi Văn phòng ILO tại Việt Nam [9]. Cẩm nang 
hành động WISH được thiết kế để cung cấp cho 
NLĐ tại gia đình các ý tưởng thực tế, dễ thực 
hiện để cải thiện an toàn, sức khỏe và điều kiện 
làm việc. Các cải thiện này sẽ giúp tăng năng 
suất lao động và hiệu quả công việc đồng thời 
tăng cường sự tham gia và hợp tác tích cực của 
NLĐ tại cùng một nơi làm việc hoặc trong cùng 

Key words: craft villages, metal recycling, workers, working condition.



| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |

Tạp chí Y tế Công cộng, 3.2017, Số 43      15

trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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một cộng đồng. Điều kiện áp dụng chương trình 
WISH khá đơn giản không cần nhiều nguồn lực, 
không cần có sự tham gia của quá nhiều các bên 
liên quan, dễ thực hiện, chi phí thấp, hiệu quả rõ 
ràng và dễ đánh giá. Bên cạnh đó việc triển khai 
thực hiện theo từng hộ cá thể riêng lẻ mỗi giải 
pháp cải thiện phù hợp với điều kiện cụ thể của 
từng hộ sản xuất, từng loại hình sản xuất.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là điều kiện lao động tại 
các hộ gia đình sản xuất tái chế nhôm và người 
lao động trực tiếp tham gia vào quy trình sản 
xuất tái chế nhôm.

Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 2016-2017 
tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên xã Nam 
Thanh huyện Nam Trực tỉnh Nam Định.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu

Thiết kế can thiệp cộng đồng không có nhóm 
đối chứng đánh giá trước sau.

2.2.2. Mẫu và phương pháp chọn mẫu

Do nguồn lực có hạn và mới chỉ ở bước thử 
nghiệm do vậy nghiên cứu chủ động chọn ngẫu 
nhiên 20 hộ gia đình thuộc các công đoạn sản 
xuất khác nhau đồng ý tham gia vào nghiên cứu. 
Vì số lượng các hộ tham gia sản xuất ở các công 
đoạn là không đồng đều nên phương pháp chọn 
mẫu không ngang bằng về tỷ lệ được lựa chọn. 
Sử dụng phương pháp bốc thăm ngẫu nhiên 
để lựa chọn đủ số lượng hộ gia đình tham gia 
nghiên cứu, cụ thể: công đoạn cô nhôm 06 hộ; 
công đoạn đúc nhôm 02 hộ; công đoạn cán nhôm 

02 hộ; công đoạn tạo hình và tẩy rửa 10 hộ. Chọn 
toàn bộ số NLĐ tại 20 hộ gia đình là 73 người.

2.2.3. Tổ chức thực hiện chương trình can thiệp 

- Nội dung cải thiện ĐKLĐ theo WISH gồm 
05 nhóm: (i) những cải thiện về cất giữ và vận 
chuyển nguyên vật liệu, (ii) những cải thiện 
về đảm bảo an toàn máy, (iii) những cải thiện 
về thiết kế nơi làm việc, (iv) những cải thiện 
về môi trường lao động, (v) cải thiện về cơ sở 
phúc lợi và tổ chức công việc.

- Phương pháp truyền thông: sử dụng hình thức 
truyền thông trực tiếp. 

- Người hướng dẫn cải thiện điều kiện lao động 
gồm: nhóm nghiên cứu (02 người) và y tế thôn 
của làng Bình Yên (01 người).

- Cách thức tổ chức thực hiện: Thực hiện hướng 
dẫn cải thiện điều kiện lao động cho từng hộ gia 
đình theo hình thức quấn chiếu hết hộ này sang 
hộ khác. 

- Quy trình hướng dẫn cải thiện điều kiện lao 
động theo WISH:

Bước 1: Xác định tầm quan trọng và khuyến 
khích NLĐ cải thiện ĐKLĐ

Bước 2: Hướng dẫn NLĐ cách thức sử dụng 
bảng kiểm chương trình WISH

Bước 3: Thảo luận cách cải thiện điều kiện lao 
động theo chương trình WISH

Bước 4: Thực hiện và duy trì cải thiện điều kiện 
theo chương trình WISH

Bước 5: “Trao quyền” để cải thiện điều kiện 
theo chương trình WISH

- Thời gian can thiệp và đánh giá: hướng dẫn 
cải thiện ĐKLĐ theo 05 bước ở trên trong vòng 
04 tháng, giám sát hỗ trợ trong 03 tháng, đánh 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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giá cải thiện ĐKLĐ sau 12 tháng can thiệp (tính 
từ lúc bắt đầu chương trình can thiệp).

2.2.4. Công cụ và phương pháp thu thập thông tin 

Sử dụng bảng kiểm quan sát hiện trường về 
các nội dung cải thiện điều kiện lao động theo 
chương trình WISH.

2.2.5. Quản lý, xử lý và phân tích số liệu

Các số liệu sau khi thu thập được quản lý và 
xử lý bằng phần mềm SPSS trước khi đưa vào 
phân tích. Sử dụng tỷ lệ %, bảng và biểu đồ để 
mô tả các biến số nghiên cứu.

3. Kết quả nghiên cứu

100% số hộ gia đình đã thực hiện cải thiện “Dọn dẹp 
đường vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm”. 
Số hộ sử dụng xe rùa để vận chuyển nguyên vật liệu 
và đóng kệ để nguyên vật liệu đạt từ 33,3 - 40%.

TT Tên cải thiện
Cần 
cải 

thiện

Đã 
cải 

thiện

Tỷ lệ 
(%)

1

Dọn sạch 
đường vận 

chuyển nguyên 
vật liệu và sản 

phẩm

14 14 100,0

2

Sử dụng xe 
“Rùa” để vận 

chuyển nguyên 
vật liệu

6 2 33,3

3

Đóng kệ trên 
tường gần khu 

làm việc để 
nguyên liệu, 

dụng cụ

5 2 40,0

4 Tổng số 25 18 72,0

Bảng 3.1. Kết quả cải thiện “Mang vác và vận 
chuyển nguyên vật liệu”

TT Tên cải thiện
Cần 
cải 

thiện

Đã 
cải 

thiện

Tỷ lệ 
(%)

1

Lắp tấm che cho 
bộ phận chuyển 
động nguy hiểm 

của máy cán, 
máy cắt

11 5 45,5

2

Dán nhãn 
hướng dẫn sử 
dụng cho các 
loại máy có 

nhiều chi tiết 
phức tạp

6 2 33,3

3

Thay thế, kiểm 
tra hệ thống 

điện của máy, 
thiết bị

17 14 82,4

4
Bảo dưỡng máy 

định kỳ
10 10 100,0

5 Tổng 44 31 70,5

Bảng 3.2. Kết quả cải thiện “Đảm bảo an toàn 
máy”

Trong nhóm cải thiện “Đảm bảo an toàn máy” 
hành động “Bảo dưỡng máy định kỳ cũng được 
100% hộ gia đình thực hiện. Cải thiện thay thế, 
kiểm tra hệ thống điện của máy được nhiều hộ 
gia đình thực hiện với tỷ lệ 82,4%.
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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TT Tên cải thiện
Cần 
cải 

thiện

Đã 
cải 

thiện

Tỷ lệ 
(%)

1

Dán nhãn ký 
hiệu “Điểm 
chốt” ở máy 

“Thụt” để NLĐ 
không phải cúi 

6 5 83,3

2

Điều chỉnh 
chiều cao làm 
việc phù hợp 

với khuỷu tay, 
tầm với của 

NLĐ

14 9 64,3

3

Đặt các dụng 
cụ, nút điều 

khiển và 
nguyên vật liệu 
ở vị trí dễ với

6 3 50,0

4

Xây dựng nội 
quy an toàn sản 
xuất và treo ở vị 
trí dễ quan sát 

8 3 37,5

5 Tổng 34 20 58,8

Bảng 3.3. Kết quả cải thiện “Thiết kế nơi làm 
việc”

TT Tên cải thiện
Cần 
cải 

thiện

Đã 
cải 

thiện

Tỷ lệ 
(%)

1

Tạo thêm ánh 
sáng tự nhiên 
bằng cách mở 
thêm cửa, cửa 

sổ, thay thế tấm 
fibroximăng bằng 

tấm lợp nhựa 

13 12 92,3

2

Lắp thêm bóng 
điện ở các máy 
“Thụt quai”, ở 
những nơi có 
NLĐ làm việc

12 8 66,7

3

Lắp đặt hệ thống 
làm mát phun 

nước ở trên mái 
nhà xưởng

6 1 16,7

4

Tăng cường 
thông gió bằng 
cách mở thêm 

cửa sổ, lắp 
thêm quạt 

15 12 80,0

5

Cung cấp kính 
bảo hộ và khẩu 
trang cho người 

lao động làm việc

16 16 100,0

6
Cô lập các 

nguồn hóa chất
8 4 50,0

7 Tổng 70 53 75,7

Bảng 3.4. Kết quả cải thiện trong nhóm “Môi 
trường lao động”

Điều chỉnh chiều cao làm việc phù hợp với 
khuỷu tay, tầm với của người lao động là hành 
động trong nhóm cải thiện về “Thiết kế nơi làm 
việc” được nhiều hộ gia đình thực hiện đạt tỷ 
lệ 64,3%. 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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100% số hộ cho rằng cần cung cấp thêm 
PTBVCN đã thực hiện cải thiện này. Cải thiện 
tạo thêm ánh sáng và tăng cường thông gió cũng 
được rất nhiều hộ gia đình thực hiện (80%).

TT Tên cải thiện
Cần 
cải 

thiện

Đã 
cải 

thiện

Tỷ lệ 
(%)

1

Cung cấp đầy 
đủ nước uống 

vệ sinh và đồ ăn 
nhẹ giữa ca cho 
người lao động

4 3 75,0

2

Trang bị tủ cấp 
cứu với bông, 
băng, cồn và 
một số loại 

thuốc thiết yếu

5 3 60,0

3

Treo bảng 
hướng sơ cứu 

vết thương phần 
mềm trong khu 

vực sản xuất

5 3 60,0

4

Bố trí sắp xếp 
lại nơi làm việc 
để giảm bớt các 

chuyển động 
không cần thiết

12 8 66,7

5 Tổng 26 17 65,4

Bảng 3.5. Kết quả cải thiện “Cơ sở phúc lợi và 
Tổ chức công việc”

Đã có 75% số hộ thực hiện cải thiện cung cấp 
đầy đủ nước uống an toàn và đồ ăn nhẹ giữa ca 
cho người lao động. Các cải thiện còn lại đều 
đã được từ 60-66,7% số hộ thực hiện.

Tỷ lệ các hộ gia đình đã thực hiện các cải thiện 
cần thiết ở các nhóm đều đạt > 58%. Trong đó 
cao nhất là nhóm Môi trường lao động (75,7%), 
thấp nhất là nhóm thiết kế nơi làm việc (58,8%).

4. Bàn luận

Kết quả can thiệp cải thiện ĐKLĐ theo WISH 
tại 20 hộ gia đình ở làng Bình Yên cho thấy sau 
một năm triển khai đã có 139 cải thiện được 
thực hiện. Trong đó cao nhất là cải thiện về 
MTLĐ (53 cải thiện), tiếp đến là đảm bảo an 
toàn máy (31), thiết kế nơi làm việc (20), mang 
vác vận chuyển nguyên vật liệu, cơ sở phúc lợi 
và tổ chức công việc (17). Tỷ lệ cải thiện đã 
được thực hiện đạt 69,8% (cao nhất là nhóm 
Môi trường lao động đạt 75,7%, thấp nhất là 
nhóm thiết kế nơi làm việc đạt 58,8%). Đạt 
được kết quả này là do chương trình can thiệp 
đã được lập kế hoạch chi tiết và chuẩn bị đầy đủ 
nguồn lực. Quá trình can thiệp thực hiện theo 
nguyên tắc “thay đổi từ bên trong” để thay đổi 
nhận thức của đối tượng từ đó giúp họ nhận ra 
hành vi bất lợi của mình từ đó học hỏi, thực 
hành và duy trì hành vi mới có lợi cho sức khỏe. 

Kết quả nghiên cứu tại làng Bình Yên cần phải 
diễn giải và đặt trong bối cảnh của các nghiên 
cứu trước tại các làng nghề tái chế kim loại 
khác. Báo cáo kết quả áp dụng chương trình 
WISH ở 246 hộ gia đình tại một số tỉnh ở Việt 
Nam đã có 490 cải thiện ĐKLĐ được ghi nhận 
[1]. Ứng dụng chương trình WISE tại 248 hộ 
gia đình tại một số làng nghề phía Bắc của 
nước ta cũng đã ghi nhận được 730 cải thiện 
[5]. Hiệu quả tương tự cũng được ghi nhận tại 
làng Xuân Tiến tỉnh Nam Định [2] cũng như tại 
các làng nghề ở Thái Lan, Philipin và Ấn Độ 
[7], [10], [14].
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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Mặc dù các nghiên cứu khác nhau sử dụng 
phương pháp cải thiện điều kiện lao động khác 
nhau, tuy nhiên các kết quả đều đi đến thống 
nhất nhóm cải thiện được thực hiện nhiều nhất 
đó là “Môi trường lao động”. Số cải thiện được 
thực hiện thuộc nhóm này tại làng Bình Yên là 
53 cải thiện (tỷ lệ thực hiện cải thành công đạt 
75,7%). Kết quả này cũng tương đồng so với 
nghiên cứu tại làng Xuân Tiến [2] và tại một số 
làng nghề phía Bắc Việt Nam [5]. Các nghiên 
cứu tại các làng nghề tái chế kim loại đều đã 
chỉ ra rằng môi trường lao động tại khu vực 
này đang bị ô nhiễm bởi nhiều yếu tố như ví khi 
hậu không đạt chuẩn, tiếng ồn cao, nhiều bụi và 
hơi khí độc. Do vậy đây là nhóm cải thiện điều 
kiện lao động cần phải thực hiện nhiều nhất. 
Bên cạnh đó các cải thiện thuộc nhóm này cũng 
tương đối đơn giản, dễ thực hiện, chi phí thấp, 
mang lại hiệu quả tức thì và dễ đánh giá. Ví dụ 
hoạt động lau/chùi cửa sổ, cửa ra vào, tường 
và trần nhà giúp tăng ánh sáng tự nhiên và làm 
giảm nồng độ bụi trong không khí nhưng không 
cần quá nhiều chi phí và có thể đánh giá sự thay 
đổi bằng cảm quan của người lao động.

Biểu đồ 3.1. Kết quả cải thiện điều kiện lao động phân nhóm theo WISH

Cải thiện ĐKLĐ bất lợi giúp tạo ra môi trường 
làm việc an toàn hơn qua đó góp phần nâng cao 
sức khoẻ cho người lao động và hiệu xuất công 
việc. Thực tế này đã được chứng minh trong 
nhiều nghiên cứu trước đây. Trước tiên đó là 
những thay đổi trong “Môi trường lao động” 
như giảm cường độ tiếng ồn, giảm nhiệt độ, 
tăng cường độ ánh sáng …[7], [14], [10] [11]. 
Bên cạnh đó các hoạt động can thiệp còn giúp 
nâng cao kiến thức, thái độ và thực hành về AT-
VSLĐ, [11]. Nhiều NLĐ và chủ các cơ sở sản 
xuất cũng đã báo cáo rằng sau khi tham gia các 
chương trình can thiệp họ cảm thấy hứng thú 
hơn khi làm việc [1], [8]. Điều này cho thấy các 
chương trình can thiệp đã giúp NLĐ quan tâm 
đến hành vi mới, thực hiện và duy trì hành vi 
mới có lợi cho sức khỏe. 

Nhiều nghiên cứu trước đây tại các làng nghề 
nhất quán với quan điểm cho rằng cải thiện 
ĐKLĐ góp phần đáng kể để giảm tình trạng 
mệt mỏi cho NLĐ. Một nghiên cứu gần đây tại 
Philipin cho thấy sau quá trình cải thiện ĐKLĐ 
theo WISE đã giúp giảm sự cố gắng quá sức của 
NLĐ. Cụ thể mức chênh lệch về thể tích oxy sử 
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.

Tác giả:

1. Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội
Email: thangtcyt@gmail.com

2. Cục phòng chống HIV/AIDS – Bộ Y tế
Email: longmoh@yahoo.com

3. CNYTCC4 năm học 2015-2016, Viện đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội
Email: vietanhmsg1@gmail.com, dinhminhnb01@gmail.com

4.  Bộ Y tế
Email: dducthien@yahoo.com, trantuananh2000@yahoo.com

32 Tạp chí Y tế Công cộng, Số 46 tháng 12/2018

dụng đã giảm xuống 56,2% sau can thiệp [14]. 
Một nghiên cứu khác tại Thái Lan cho kết quả 
sau can thiệp cải thiện ĐKLĐ đã tăng được thời 
gian NLĐ làm việc tại lò nung từ 15 phút lên 
đến 45 phút [10]. Các chương trình can thiệp 
cải thiện điều kiện lao động còn được chứng 
minh có tác dụng tích cực đối với tình trạng đau 
mỏi xương, khớp nghề nghiệp. Nhận định này 
đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu 
trước đây. Kết quả áp dụng chương trình WISE 
tại một số cơ sở sản xuất vừa và nhỏ ở Thái Lan 
cho thấy sau can thiệp tỷ lệ người lao động báo 
cáo gặp các tình trạng đau nhức ở vai, gáy, cột 
sống, đầu gối giảm xuống một cách có ý nghĩa 
thống kê [7]. Kết quả này cũng tương đồng so 
với một báo cáo gần đây ở Trung Quốc. Theo 
đó tỷ lệ người lao động bị đau nhức ở cổ, vai, 
cột sống, thắt lưng sau can thiệp đã giảm xuống 
từ 9% - 13% so với trước can thiệp [13]. 

Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động rất đa 
dạng và có thể không đồng nhất giữa những 
NLĐ khác nhau. Trước tiên đó là việc không 
đảm bảo các quy tắc về an toàn vệ sinh lao động 
(AT-VSLĐ), không sử dụng phương tiện bảo vệ 
cá nhân. Do gánh nặng lao động và gánh nặng 
tư thế lao động lớn dẫn đến tình trạng mệt mỏi 
giảm tập trung làm gia tăng nguy cơ tai nạn. 
Một nguyên nhân quan trọng khác là do điều 
kiện làm việc không an toàn như máy, thiết bị 
không được bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời... Tìm 
cách loại bỏ các yếu tố này chính là mục đích 
của các can thiệp cải thiện ĐKLĐ. Để thực hiện 
được mục tiêu trên, trong nghiên cứu tại làng 
Bình Yên một loạt các hoạt động cải thiện đã 
được thực hiện. (i) Thảo luận với NLĐ và chủ 
hộ sản xuất về tầm quan trọng của AT-VSLĐ 
rồi từ đó xây dựng nội quy sản xuất an toàn và 

treo ở nơi dễ quan sát (bảng 3.2). (ii) Treo các 
phương tiện bản vệ cá nhân ở gần vị trí làm việc 
để NLĐ thuận tiện trong việc sử dụng và cất giữ 
(bảng 3.1). (iii) Thiết kế các tấm che chắn cho 
bộ phận truyền động nguy hiểm của máy cán, 
máy cắt. Thực hiện kiểm tra bảo dưỡng máy, 
thiết bị định kỳ (bảng 3.3). Các hoạt động trên 
có thể giúp làm giảm tỷ lệ mới mắc và hạn chế 
tính chất nghiêm trọng của tai nạn lao động.

Với những nhận định và minh chứng ở trên có 
thể khẳng định rằng chương trình can thiệp cải 
thiện điều kiện lao động WISH tại làng Bình Yên 
đã giúp tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn 
từ đó giúp đảm bảo an toàn và nâng cao sức khỏe 
cho người lao động. WISH là một phương pháp 
hướng dẫn trực tiếp tại hộ gia đình do đó để có 
thể hướng dẫn được nhiều hộ gia đình đòi hỏi 
sự lỗ lực của nhà nghiên cứu cả về thời gian và 
năng lực chuyên môn - đây là điểm khác biệt của 
WISH so với WISE và WIND. Do vậy để có thể 
triển khai WISH trên quy mô lớn, các dự án cần 
đào tạo được một đội ngũ cộng tác viên chuyên 
nghiệp, tâm huyết và được trả thù lao tương xứng. 

Một điểm hạn chế của nghiên cứu này đó là 
cỡ mẫu hộ gia đình tham gia chương trình can 
thiệp trong nghiên cứu này chỉ có 20/300 hộ gia 
đình trong làng. Bên cạnh đó kết quả của các 
chương trình can thiệp mới chỉ dừng lại ở việc 
mô tả số lượng những cải thiện đã được thực 
hiện mà chưa đi sâu vào phân tích hiệu quả của 
các cải thiện đó đối với sức khỏe của người lao 
động. Những thay đổi về sức khỏe như thay đổi 
về tình trạng mệt mỏi sau ca lao động, thay đổi 
về khả năng làm việc, thay đổi về rối loạn cơ-
xương-khớp, tình trạng tai nạn lao động … cần 
được mô tả để thấy rõ được hiệu quả của các 
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 

2
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chương trình can thiệp.

5. Kết luận

Tỷ lệ thực hiện cải thiện điều kiện lao động 
thành công đạt 69,8%. Trong đó cao nhất là 
nhóm môi trường lao động đạt 75,7%; tiếp theo 
là những cải thiện về cất giữ và vận chuyển 
nguyên vật liệu đạt 72%; những cải thiện về 
đảm bảo an toàn máy đạt 70,5%; những cải 
thiện về cơ sở phúc lợi và tổ chức công việc đạt 
65,4%; thấp nhất là nhóm thiết kế nơi làm việc 
cũng đạt 58,8%.

Để đánh giá được đầy đủ hiệu quả của chương 
trình WISH cần áp dụng chương trình can thiệp 
này trên quy mô rộng hơn đồng thời đánh giá 
sự thay đổi về tình trạng sức khỏe của người lao 
động tham gia chương trình.
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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